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đường rạch, 1 ở kết mạc cùng đổ để bộc lộ chỗ bám 
cơ trực dưới và 1 ở gần bờ dưới sụn mi qua mạc bao 
mí để bộc lộ bờ dưới xương hốc mắt. Biến chứng này 
không trầm trọng và thường tự khỏi sau 1 tháng.  

Biến chứng dính mi cầu xuất hiện với tỷ lệ 20% là 
do sự dính giữa 2 đường rạch nêu trên. Dính mi cầu 
xuất hiện thường được phát hiện sớm sau mổ 1 ngày 
và hồi phục hoàn toàn sau khi tách dính.  

Chấn thương dây thần kinh V2 gây mất cảm giác 
hoặc tê vùng dưới hốc mắt chiếm tỷ lệ 13,3%. Nguyên 
nhân của biến chứng này là do mảnh lót chèn ép dây 
thần kinh hoặc do thao tác phẫu thuật chạm phải dây 
thần kinh khi bóc tách màng xương hốc mắt.  

Tụ máu mí mắt chiếm tỷ lệ 6,6% thường do tổn 
thương bó mạch dưới hố đoạn di chuyển ở sàn hốc 
mắt. Tất cả các trường hợp đều tự khỏi sau 1 tháng 
theo dõi.  

KẾT LUẬN  
Việc can thiệp phục hồi chức năng cơ trực dưới 

đồng thời với phẫu thuật lót sàn hốc mắt bước đầu cho 
thấy có hiệu quả trong việc điều trị song thị, rối loạn 
vận nhãn nhìn lên và nhìn xuống trong các trường hợp 
gãy sàn hốc mắt có tổn thương cơ trực dưới.  
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Thông báo tác dụng hạ huyết áp của rễ cây LT  

(L¹CTOäC - RADIX RAUVOLFIA VERTICILATA) 
 

Đỗ Hoàng Dương - Bệnh viện Đại học Y khoa Hà Nội 
Tóm tắt 
Thông báo hiệu quả chữa tăng huyết áp của rễ 

cây LT   
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị tăng huyết áp 

của rễ cây LT (lạc toọc – rauvolfia verticilata) trên lâm 
sàng 

Nghiên cứu bằng phương pháp so sánh ca bệnh 
và phương pháp theo dõi dọc theo thời gian gồm 35 
bệnh nhân nhóm hypovascul và 36 bệnh nhân nhóm 
coversyl. Đối với tăng huyết áp độ 1 và 2: về bình 
thường sau 2 tuần. 

Đối với tăng huyết áp độ 3, sau 1 tháng mới về 
được bình thường. 

Hypovascul hạ được huyết áp tâm thu ở 100% 
bệnh nhân nghiên cứu. 

Huyết áp tâm thu giảm từ từ và không gây tụt 
huyết áp liều đầu. 

Huyết áp tâm thu về bình thường ở 88% bệnh 
nhân và 12 % tăng độ1. 

Hypovascul hạ được cả huyết áp tâm trương từ 
tuần thứ hai. 

Huyết áp tâm trương của 80% bệnh nhân trở về 
bình thường. 

Hypovascul kiểm soát được huyết áp trong suốt 
thời gian điều trị. 

Thuốc Hypovascul không gây tai biến và tác dụng 
phụ khi nghiên cứu. 

Từ khóa: hiệu quả chữa tăng huyết áp, rễ cây LT. 
Summary  
Project title: report of effect for treatment 

hypertension arteriel of radix rauvolfia verticilata  
Assesment of effect of radix rauvolfia verticilata for 

treatment hypertension arteriel in clinical. 
Comparing two treatment groups and following by 

time (a randomized controlled clinical trial study):35 
patients in Hypovascul group and 36 patients in 
Coversyl group. Drug which is extracted from Ba Gac 
named HYPOVASCUL, 2gr/bag. Patients were 
clinically examined, tested blood, abdomen - 
ultrasound and echocardiography. Patients were 
indicated to use 1-2 bag/day in 20 weeks. Usage 
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method was described on drug bag. Data were 
analyzed by biostatistics. 

For hypertension level 1 and 2: decreased to 
normal after 2 weeks. 

For hypertension level 3: decreased to normal 
after 1 month. 

Hypovascul can reduce systolic blood pressure in 
100% patients. 

Systolic blood pressure decreased gradually and did 
not cause first dose drop off. 

Systolic blood pressure normalised in 88% of patients 
and level 1 in 12% of patients. 

Hypovascul reduced diastolic blood pressure from 
week 2.  

Diastolic blood pressure of 80% of patients came 
back to normal. 

Hypovascul controlled blood pressure during 
treatment time. 

Hypovascul did not cause complication and side 
effects during the study. 

Keywords: effect for treatment hypertension, radix 
rauvolfia verticilata. 

Đặt vấn đề 
Trên thế giới, người tăng huyết áp ngày càng 

nhiều, năm 2025 sẽ có khoảng 1,5 tỷ người tăng 
huyết áp, còn ở Việt Nam 13 - 15% dân số [6]. Về 
thuốc chữa tăng huyết áp, ngoài những thuốc tây y, 
còn có những cây thuốc có tác dụng chữa tăng huyết 
áp, nhưng chưa được đánh giá khách quan. Qua tìm 
hiểu kinh nghiệm cổ truyền và các tài liệu 
[1],[2],[3],[4],[5],[9],[10] chúng tôi lựa chọn ba gạc là 
thuốc có nhiều triển vọng. Tên “ba gạc” đồng nghĩa 
“lạc- toọc” đồng nghĩa với “một rễ – viết tắt là LT” - 
đồng nghĩa với radix rauvolfia chinensis- đồng nghĩa 
với tên chúng tôi sẽ đặt cho thuốc bào chế từ LT dùng 
trong trong đề tài này là “HYPOVASCUL”. Theo 
những tài liệu về “thuốc có nguồn gốc các hợp chất 
thiên nhiên” của Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam [10], 
các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng ba gạc 
là một cây thuốc quí, nhiều hoạt chất tốt, có nhiều 
ứng dụng trong lâm sàng, nhất là trong lâm sàng tim 
mạch. Vậy phải có nghiên cứu một cách đầy đủ mới 
đủ sức khẳng định hoặc phủ nhận thuốc này là thuốc 
này có tác dụng và an toàn thật sự hay không?. Từ 

những vấn đề trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài này 
nhằm mục tiêu: Đánh giá tác dụng hạ huyết áp của rễ 
cây LT trên lâm sàng. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm 2 nhóm: Nhóm dùng thuốc hypovascul 36 

bệnh nhân và nhóm chứng dùng thuốc coversyl 35 
bệnh nhân. tuổi từ 18 đến 80. Không chọn bệnh nhân 
hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, loét dạ dày 
và tá tràng, suy gan thận nặng, bệnh tim bẩm sinh, 
bệnh lý mạch máu thận., theo dõi 4 tháng, tại Khoa 
nội Bệnh viện Y học dân tộc Tỉnh Thái Nguyên và 
theo dõi ngoại trú sau thời gian điều trị tại viện. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Mô tả, ca bệnh chứng, theo dõi dọc 
Thuốc bào chế từ rễ cây LT được đặt tên là 

HYPOVASSCUL 2 gram / 1 gói 
Khai thác dược liệu tại Bắc Kạn, theo tiêu chuẩn 

dược điển Việt Nam [1]. Nghiền, sấy khô vỏ rễ khô 
thành bột mịn. Công ty Chè Hoàng Bình – Tỉnh Thái 
Nguyên đóng túi lọc. Thuốc Hypovascul được dùng 
cho bệnh nhân tại Khoa Nội bệnh viện Y học dân tộc 
Tỉnh Thái Nguyên, được bệnh nhân tự nguyên dùng 
dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nghiên cứu viên 
và chủ nhiệm đề tài. 

Chọn bệnh nhân cho cả hai nhóm từ tháng 9/2006  
Khám lâm sàng toàn diện  
Đo huyết áp theo khuyến cáo của Hội tim mạch 

Việt Nam - 2006 
Xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu, điện tim, 

siêu âm tim và siêu âm tổng quát  
Bệnh nhân nhóm hypovascul bắt đầu mỗi ngày 

một gói HYPOVASCUL liên tục, sau 1 tuần nếu huyết 
áp vẫn không giảm, chỉnh liều lên 2 gói / ngày, theo 
dõi liên tục 4 tháng (20 tuần). Đánh giá những thay 
đổi về trị số huyết áp theo từng thời điểm vào 9 lần 
khám, cụ thể tuần thứ 1,2,3,4,8,12,16 và 20. 

Phân tích thống kê: Dữ liệu thu thập từ bệnh 
nhân được mã hoá thống nhất, xử lý số liệu bằng toán 
thống kê. 

 
Kết quả và bàn luận 
1. Hiệu quả trên huyết áp tâm thu. 
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Nhận xét: 100% bệnh nhân nhóm hypovascul giảm huyết áp ngay tuần 1. 
Tháng đầu tiên, huyết áp giảm đạt yêu cầu điều trị. Từ tháng thứ hai, bệnh nhân nhóm hypovascul huyết áp 

về bình thường. Huyết áp tâm thu 2 nhóm ở những thời điểm tuần thứ 8, thứ 12, thứ 16 và tuần thứ 20 là khác 
biệt không có ý nghĩa thống kế với p > 0,05. 

Khả năng hạ huyết áp tâm thu của hypovasscul gần nhanh như lisinopril [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huyết áp tâm thu ở cả 3 mức độ đều giảm rất hiệu quả trong tuần đầu. Từ sau tuần thứ 3, huyết áp giảm 

chậm hơn ở cả 3 mức độ và ổn định.  
Nghiên cứu của Nguyễn Lân Việt dùng amlodipine 10 mg/ 24 giờ cũng phải mất 8 tuần điều trị thì mới đưa 

được hầu hết các trường hợp nghiên cứu về mức huyết áp an toàn [6], trong khi đó nhóm nghiên cứu này sau 1 
tuần đạt 77,1% các trường hợp chỉ còn THA độ 1. 

Thời điểm hạ áp của hypovascul còn sớm hơn bài thuốc RAC của Nguyễn Thanh Tảo [5]. 
2. Hiệu quả trên huyết áp tâm trương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đồ thị 3. Đồ thị giảm huyết áp tâm trương theo thời gian điều trị 
Huyết áp tâm trương ở cả hai nhóm đều giảm ngay từ tuần đầu, tốc độ giảm của nhóm hypovascul nhanh 

hơn, đến tuần thứ hai, huyết áp tâm trương hai nhóm giảm như nhau, từ sau tuần thứ 3, cả hai nhóm đều giảm 
chậm, tuy nhiên nhóm coversyl có trị số huyết áp tâm trương cao hơn nhóm hypovascul 
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Sau 1 tuần điều trị, huyết áp tâm trương của cả 3 
mức độ tăng huyết áp đều hạ xuống dưới ngưỡng 
tăng huyết áp – ở mức bình thường cao.  

Hết tuần thứ hai, 100% bệnh nhân nhóm 
hypovascul, huyết áp tâm trương trở về giá trị dưới 
ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp. 

Từ tuần thứ 3 cho đến khi kết thúc nghiên cứu, 
huyết áp tâm trương luôn luôn ổn định trong khoảng 
70 đến 75 mmHg. 

Các công trình nghiên cứu về tác dụng hạ huyết 
áp thường không để ý đến tác dụng hạ huyết áp tâm 
trương, nên chúng tôi khó so sánh. Nhưng thực sự 
hypovasscul hạ được cả huyết áp tâm thu và tâm 
trương một cách rõ rệt  

Kết luận 
Hypovascul với liều 2 – 4g/ ngày hạ được huyết áp 

tâm thu ở 100% bệnh nhân nghiên cứu, sau 1 tháng 
về bình thường ở cả 3 độ tăng huyết áp 

Hypovascul hạ huyết áp tâm trương về dưới 
ngưỡng tăng huyết áp ở 100% bệnh nhân từ tuần thứ 
hai điều trị. 
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Đặc điểm cận lâm sàng nhồi máu não ở người dưới 50 tuổi 

 
Nguyễn Công Hoan 

 
Đặt vấn đề 
TBMMN là một bệnh lý do tổn thương mạch máu 

não, được chia làm hai loại lớn là nhồi máu não và 
chảy máu não, trong đó tỷ lệ nhồi máu não chiếm 
khoảng 80%.Tỷ lệ tử vong và để lại di chứng chiếm tỷ 
lệ cao. 

ở Châu á, TBMMN có tầm quan trọng đặc biệt: 
Một mặt vì số dân châu á chiếm quá nửa số dân thế 
giới, mặt khác đây cũng là loại bệnh lý mạch máu phổ 
biến nhất ở nhiều nơi (Bonita và Beaglehole,1993). 
Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (Murray, 
1996) năm 1990 ước tính có tới 2,1 triệu người bị tử 
vong vì TBMMN. Tại Châu á bao gồm 1,3 triệu người 
ở Trung Quốc, 448.000 người ở ấn độ và 390.000 
người ở các nơi khác trừ Nhật Bản. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Văn Đăng 
và CS (1995) dựa trên điều tra 1.677.933 người ở 
miền Bắc cho thấy tỷ lệ mắc toàn bộ ước tính là 
115.92/100.000 người và tỷ lệ mắc bệnh hàng năm 
vào khoảng 28,25 cho 100.000 người, tỷ lệ tử vong là 
161 cho 100.000 người. Theo Lê Văn Thành và CS 
(1996) điều tra 52.649 người ở miền Nam, tỷ lệ tử 
vong toàn bộ vào khoảng 131/100.000 người. 

ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ XX đã 
ứng dụng nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện 
đại như chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, chụp 

mạch mã hoá xoá nền, việc chẩn đoán và điều trị tai 
biến mạch máu não đã có nhiều tiến bộ. Có nhiều 
nghiên cứu về tai biến mạch máu não, bao gồm cả 
chảy máu não và nhồi máu não (NMN), nhưng vấn đề 
nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng tai biến NMN ở 
người trẻ dưới 50 tuổi còn ít tác giả đề cập tới mà đây 
lại là lực lượng lao động chính của xã hội. Vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một 
số đặc điểm cận lâm sàng nhồi máu não ở người dưới 
50 tuổi với mục tiêu sau: Mô tả một số đặc điểm cận 
lâm sàng nhồi máu não ở người dưới 50 tuổi, nằm điều 
trị nội trú tại khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai trong 
thời gian từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2007. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Các bệnh nhân được chẩn đoán cuối cùng là nhồi 

máu não trong độ tuổi dưới 50, nằm điều trị nội trú tại 
khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 
tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2007. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1.Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt 

ngang 
2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: 85 bệnh nhân bị nhồi 

máu não được nhận vào điều trị tại khoa Thần kinh, 
bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 
năm 2007. 


